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CHƯƠNG XVII 
 

BỆNH HẠI CÂY ỔI 
 
                   

BỆNH HÉO KHÔ (Wilt) 
                           
I. Triệu chứng : 
 
          Lá ngọn của các nhánh bị vàng và khô nâu. Lá bị chết và vỏ của nhánh bị nứt, 
trốc. Sau đó cây bị héo chết hoàn toàn.  
 
II. Tác nhân : 
 
          Do nấm Fusarium oxysporum f. psidii . Bịnh xảy ra nặng vào mùa mưa. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          1/. Chọn giống kháng để trồng. 
 
          2/. Khử đất bằng vôi. 
 
          3/. Nhổ, đốt bỏ cây bịnh. 
 
          4/. Tiêm  8 - quinolinol  Sulphate (1/1000) vào  cây có thể ngừa bịnh cho cây 
kéo dài được 1 năm. 
 
 

BỆNH THÁN THƯ 
                            
I. Triệu chứng : 
 
          Bịnh có thể gây hiện tượng chết đọt hay thối trái. Trên trái, bịnh  phát triển 
nặng vào mùa  mưa. Mầm bịnh có thể tiềm  ẩn hơn 3 tháng trên  trái non, bắt đầu hoạt  
động và gây thối khi trái bắt đầu già  chín. Trên trái xanh, đốm bịnh nhỏ như đầu kim,  
sau đó vết bịnh phát triển  thành đốm tròn, màu nâu sậm hay đen  và lõm vào. Tâm 
đốm  bịnh có các ổ nấm  nhỏ màu đen. Các đốm  liên kết thành đốm  lớn, vùng bịnh 
trở  nên cứng, sù xì. Trên trái non cũng có thể có triệu chứng ghẻ. Trái bịnh có thể bị 
biến dạng và rụng đi. 
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          Triệu chứng chết  đọt xảy ra trên ngọn  nhánh. Các mầm, lá, trái non đều bị tấn 
công. Các  nụ búp và hoa đều bị héo. Ngọn nhánh biến màu nâu sậm và bịnh lan 
ngược vào trong làm chết ngọn. Giữa vùng bịnh và vùng mô lành có tạo một viền giới 
hạn, viền này có thể  nổi rõ hay  không rõ. Trên  cành bịnh lá  bị rụng chỉ còn ngọn 
cành khô trơ lại. 
 
          Trên ngọn cành  khô, nếu trời ẩm, nấm sẽ  tạo các ổ nấm màu đen rải rác trên 
đó. Từ đó, mầm bịnh sẽ xâm nhập vào cuống và tấn công vào lá non, làm lá bị cong 
veo, bìa và ngọn bị cháy. 
 
II. Tác nhân : 
 
 Do nấm Gloeosporium psidii  (Glomerella psidii) . Vào mùa  lạnh hay khi  tiết 
trời nóng,  khô thì bịnh  ít lây lan. Khi trời  ẩm, đỉa đài của nấm được  thành lập rất 
nhiều trên các cành khô và tạo nhiều bào tử màu hồng. 
 
     Bào tử lây  lan theo gió, mưa. Bịnh  phát triển trong khoảng nhiệt độ từ 30-35 độ C. 
Mầm bịnh  có thể tiết ra phân hóa tố phân giải pectin. Ở trái non, có thể do vỏ còn 
cứng nên ít bị nhiễm bịnh. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          Phun hỗn hợp Bordeaux (1 : 1 : 100), Copper oxychloride hay Cuprous  oxid hoặc 
các  loại thuốc gốc  đồng khác như  Copper Zine, Copper-B ở nồng độ 2-3/1000. Zineb 
hoặc Difolatan ở nồng độ 2% cũng cho hiệu quả khá. 
 
          Cần lưu ý, các hợp chất đồng  có thể làm ngộ độc trái ở một số  giống ổi (làm  
trái bị đổi  màu nâu đỏ).  Các giống ổi có thịt màu đỏ nhạt tương đối kháng với chất 
đồng hơn. 
 
 

BỆNH LOÉT THÂN 
                           
I. Triệu chứng : 
 
           Dọc theo  thân nhánh bị nứt,  mô bị chết nên  nhánh bị héo. Trên vùng bịnh có 
quả nang  của nấm. Trong mô bịnh, mầm bịnh nằm ở lớp dưới vỏ và khi điều  kiện khí 
hậu thuận lợi sẽ bộc phát gây bịnh. 
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           Giai đoạn  vô tính của  nấm cũng gây  hại ở trái,  làm trái bị  thối khô. Tập 
trung  ở vùng cuống trái  có nhiều vết màu nâu nhạt.  Các vết này lan  rộng nhanh 
chóng và  chỉ sau 3-4 ngày thì lan cả trái. Trái bị đổi màu nâu đen và sau cùng khô đi. 
Trên vỏ trái khô  thấy có ổ nấm đen  như đầu kim. Cành mang  trái bịnh cũng bị khô 
đọt. 
 
II. Tác nhân : 
 
 Do nấm  Physalospora psidii. Giai đoạn vô tính của nấm có tên là Diplodia 
natalensis. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          1/. Cắt bỏ các cành bệnh  khô và bôi thuốc gốc đồng vào vết cắt. 
 
          2/. Phun các thuốc gốc đồng như hỗn hợp Bordeaux( 1% ), Copper Zine, nồng độ 
2-3% để bảo vệ. 
 
 

BỆNH ĐỐM LÁ Cercospora 
                             
I. Triệu chứng : 
 
           Trên lá có  đốm tròn, màu đỏ nâu, tâm  đốm bịnh sau đó biến sang màu xám 
trắng. Các đốm  liên kết tạo vùng cháy bất dạng màu xám trắng, có viền màu nâu. 
 
II. Tác nhân: 
 
          Do nấm Cercospora psidii. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          Phun Benomyl  1-2/1000 hoặc Copper-Zine,  Copper-B nồng  độ 2-3/1000. 
 
 

BỆNH ĐỐM RONG 
                            
I. Triệu chứng : 
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           Trên trái,  đốm  bịnh nhỏ hơn trên lá.  Đốm có màu xanh tối đến nâu hay đen. 
           Trên lá, đốm có thể là  những vệt nhỏ hay mảng lớn. Có thể có nhiều đốm dày 
dặc hay  rời rạc. Rong phát triển ở giữa lớp cutin và biểu bì và xâm nhập vào  tế bào 
biểu bì, có thể làm chết tế bào bị nhiễm. 
 
II. Tác nhân : Do rong  Cephaleuros virescens. 
 
           Ở  lá bị  nhiễm rong,  lượng glucose,  sucrose bị giảm trong khi lượng  fructose 
lại tăng; lượng tinh  bột, cellulose và pectin  cũng  tăng,  nhưng  protein  tổng  số,  đạm  
ammonia, đạm nitrite,  đạm amide  và animo  acid lại  giảm. Hàm lượng glutamic 
acid, alanine tăng trong khi glycine bị giảm. ở lá bịnh, có nhiều nitrate tập trung. 
 
 

BỆNH THIẾU KẼM 
                        
I. Triệu  chứng : 
 
          Lá bị  nhỏ, gân lá bị  vàng, tăng trưởng bị  chậm. Ngọn chồi non có thể bị chết. 
 
II. Biện pháp phòng trị : 
 
           Phun Sulfate kẽm (60g ZnSO4 + 40g vôi/10 lít nước) 
 
 

BỆNH THỐI CUỐNG TRÁI 
                             
 I. Triệu chứng : 
 
           Đốm tròn, úng nước ở cuống  trái. Đốm bịnh lan dần làm thối trái.  Trên vùng 
thối  có tạo ổ  nấm nhỏ, màu  nâu nhạt, tập trung thành mảng, có bào tử màu nâu 
nhạt. 
 
II. Tác nhân : Do nấm  Phomopsis psidii. 
 
           Ổ nấm  có hình trứng,  có vách dày,  đường kính khoảng 140-400 micron . 
 
          Bào tử không màu. Hình bầu dục dài 5-9 x 2,5-4 micron . Dạng  bào tử  sợi, 
(tylospore)  cong, kích  thước 16-32 x 0,8-1,5 micron . 
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III. Biện pháp phòng trị : 
 
            Ngâm trái vào dung dịch thuốc Benomyl, Captan, Maneb, Difolatan ở nồng độ 
1-2/1000.  
 
 

BỆNH THỐI TRÁI  Phoma 
                            
I. Triệu chứng  : 
 
          Khắp mặt trái có đốm tròn nâu, tâm lõm, viền sủng nước. Trên bề mặt đốm bịnh 
có các ổ mấm đen nhỏ. 
 
II. Tác nhân : Do nấm  Phoma psidii. 
 
           Nấm có thể thủy giải  toàn bộ lượng sucrose trong trái trong vòng một tuần. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          1/. Trữ lạnh từ 10 độ C đến 15 độ C. 
 
          2/. Nhúng trái vào dung dịch Thiabendazol 0,5-1/1000. 
 
 

BỆNH THỐI TRÁI Botryodiplodia 
                           
I. Triệu chứng  : 
 
          Nấm  gây  thối  trái  trong  quá  trình  lưu trữ và vận chuyển. 
 
          Vùng cuống trái bị thối nâu, lan dần vào trong làm trái bị thối nhủn. Trên vùng 
thối hình thành nhiều ổ nấm nhỏ màu đen. 
 
II. Tác nhân :  Do nấm  Botryodiplodia  sp. 
 
            Bịnh phát triển mạnh khi nhiệt độ khoảng 30 độ C. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
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            1/. Thu hoạch tránh làm xây xát trái. 
 
            2/. Tồn trữ ở 15 độ C. 
 
            3/. Vận chuyển và tiêu thụ nhanh. 
 
            4/. Thiabendazol  hay Benomyl có  thể kiểm soát  được bịnh. 
 
 

                   BỆNH THỐI TRÁI Macrophoma 
                            
  I. Triệu chứng : 
 
           Trái bị xây xát dễ nhiễm bịnh. Vỏ trái nơi bị nhiễm sẽ bị úng nước  và biến 
màu nâu. Trên  vết bịnh có khuẩn ty  màu nâu vàng phát triển.  Lớp khuẩn ty biến dần 
sang  màu nâu sậm đến đen và có vô số ổ nấm nâu sậm xuất hiện. 
 
II. Tác nhân :  Do nấm Macrophoma allahabadensis. 
 
          Túi dài  hình cầu, đường  kính 42,5 -  206,2 micron, có miệng tròn, có gai  màu 
nâu sậm. Đài ngắn không màu.  Bào tử có 1 tế bào, trong suốt hình bầu dục, 10,5 - 
24,5 x 3,5 - 5,3 micron. 
 
         Nấm làm giảm lượng  đường sucrose, D-glucose, D-fructose trong trái.  Hàm 
lượng Amino acid,  acid hữu cơ cũng  thay đổi rỏ rệt. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
            1/. Tránh làm trái bị xây xát. 
 
            2/. Trữ lạnh 10 độ C đến 15 độ C. 
 
 

BỆNH THỐI NÂU TRÁI 
                             
I. Triệu chứng : 
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          Đốm nhỏ,  tròn, có màu nâu.  Trái nhiểm có thể  bị rụng sớm. Trái chín dần, 
đốm bịnh cũng lan dần khắp trái. Trái bị thối mềm và bốc mùi hôi. Khi trời  ẩm hoặc 
khi trái rụng xuống đất, có ẩm độ đất, sẽ có khuẩn ty nấm trắng phát triển trên trái 
bịnh. 
II. Tác nhân :  Do nấm  Phytophthora parasitica. 
 
          Thời tiết  mát, ẩm độ  không khí cao  hoặc có mưa, nấm bịnh sẽ phát triển 
mạnh. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
          Phun Zineb  (2/1000) hay Areofungin (10  ppm) suốt giai đoạn có trái. 
 
 

BỆNH THỐI TRÁI Rhizopus. 
                             
 I. Triệu  chứng : 
 
          Trái có  đốm úng tròn, đốm  phát triển lan ra  làm thối trái, trái mềm, nhủn 
nước. Khuẩn ty và bào tử đen phát triển trên vùng thối. 
 
II. Tác nhân :  Do nấm  Rhizopus stolonifer. 
 
III. Biện pháp phòng trị : 
 
            1/. Tồn trữ lạnh 10-15 độ C. 
            2/. Xử  lý trái với dung dịch DCNA  (2,6-dichlozo - 4 - nitroaniline). 
 

       


